chương II: Thực nghiệm

2.1. Mục đích.

Như đã nói trong phần tổng quan, Ag/Al2O3 có khả năng xúc tác cho nhiều phản ứng oxi hóa khử khác nhau. Hoạt tính xúc tác của vật liệu phụ thuộc nhiều vào phương pháp điều chế, kích thước hạt, hàm lượng bạc… 

Trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp xúc tác Ag/Al2O3 theo 3 phương pháp:
- Phương pháp đồng kết tủa;

- Phương pháp sol-gel;

- Phương pháp tẩm.

Nghiên cứu các đặc trưng của các vật liệu bằng các phương pháp vật lý, thử hoạt tính xúc tác oxi hóa khử trên phản ứng phân hủy H2O2, xúc tác quang làm mất màu xanh methylen và khả năng kháng khuẩn của các vật liệu thu được.
2.2. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị.
2.2.1. Hoá chất.

+ AgNO3 99,9% 

(Trung Quốc), loại P.
+ Al(NO3)3.9H2O 

(Nga), loại PA.
+ Na2CO3 khan 

(Trung quốc), loại P.
+ H2O2 3% 


(Trung quốc), loại P.
+ C9H21AlO3 99,9%  
(Đức), loại P. 
+ HNO3 68% 

(Trung quốc), loại P.
+ Xanh methylen, C16H18N3SCl (Trung quốc), loại P.
2.2.2. Dụng cụ, thiết bị.
+ Bình định mức (50ml, 100ml, 1000ml), ống đong (25ml).

+ Cốc thủy tinh (100ml, 150ml, 250ml, 500ml), bình nón (150ml), bình (500ml) có nút nhám.

+ Đũa thủy tinh, ống ly tâm (15ml), pipet và buret các loại.

+ Máy khuấy từ gia nhiệt (IKA – Đức).

+ Máy ly tâm Rotofix II (Hettich – Đức).

+ Lò nung có điều kiển nhiệt độ (Nga).
+ Tủ sấy có điều khiển nhiệt (Labtech – Hàn Quốc).

+ Cân phân tích có độ chính xác ( 0,0001g CP224S (Sartorius – Đức).
+ Máy lắc Taitec Bio-Shaker BR 300Lf3 (Đức).
+ Hệ thống SEM có kèm phụ kiện EDX tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Vật liệu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
+ Hệ thống TEM tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.
+ Máy đo mật độ quang Spectrum Peak Pick Report.

+ Máy chụp phổ Xray D8ADVANCE (Brucker, Đức).
2.3. Tổng hợp xúc tác Ag/Al2O3  theo phương pháp đồng kết tủa [12].
Phương pháp này được sử dụng các chất đầu là AgNO3, Al(NO3)3.

- Trước hết, để nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng bạc chúng tôi pha một loạt các dung dịch hàm lượng AgNO3, Al(NO3)3 với tỷ lệ khối lượng Ag/Al khác nhau rồi cho kết tủa đồng thời Ag2CO3 và Al(OH)3.

- Sau đó, nung hỗn hợp kết tủa Ag2CO3 và Al(OH)3 ở các nhiệt độ khác nhau để khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ nung tới đặc trưng và khả năng xúc tác của vật liệu.
Cách tiến hành cụ thể như sau:
 Giai đoạn 1: Điều chế hỗn hợp kết tủa Ag2CO3, Al(OH)3 bằng phương pháp đồng kết tủa bằng phản ứng trao đổi giữa các dung dịch AgNO3, Al(NO)3 với dung dịch Na2CO3.
 
Cho dung dịch AgNO3 và Al(NO)3 đã biết trước nồng độ vào trong một buret, nhỏ từ từ hỗn hợp dung dịch này vào cốc có chứa sẵn dung dịch Na2CO3 2N và khuấy đều, giữ pH trong quá trình này ổn định trong khoảng từ 9-11 bằng cách thêm dần vào từng giọt dung dịch natri cacbonat. Khuấy đều dung dịch và giữ ổn định ở 60oC cho đến khi kết thúc quá trình. Tiếp tục khuấy hỗn hợp thu được trong 30 phút bằng máy khuấy từ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau đó đem ly tâm để tách pha rắn khỏi pha lỏng. Rửa kết tủa nhiều lần bằng nước cất nóng (60oC) để loại bỏ hết ion Na+. Kết tủa thu được đem sấy sấy ở 110oC trong 12 giờ [12]. 

Giai đoạn 2: Phân hủy nhiệt hỗn hợp kết tủa Ag2CO3
[image: image1.wmf]¯

, Al(OH)3
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. 

Sản phẩm sau khi sấy xong, được chia ra đem nung ở các nhiệt độ khảo sát (300oC, 400oC, 500oC) trong thời gian 6 giờ. Sau khi nung xong, để nguội, đem nghiền trên cối mã não thu được sản phẩm là chất xúc tác bạc trên nền chất mang nhôm oxit (Ag/Al2O3), sản phẩm được cất giữ trong bình hút ẩm. 

 Các phương trình phản ứng:

2AgNO3  + Na2CO3 
= 
Ag2CO3
[image: image3.wmf]¯

 + 2NaNO3     

(1)

   2Al(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3
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 + 6NaNO3 + 3CO2 
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      2Ag2CO3 
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     2Al(OH)3   
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Al2O3  +  3H2O                  
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Sản phẩm sau khi nung được đem đi chụp phổ XRD để xác định thành phần pha, chụp ảnh SEM, ảnh TEM để xác định cấu trúc bề mặt, kích thước hạt, và thử hoạt tính xúc tác bằng quá trình phân hủy H2O2, thử hoạt tính làm mất nàu của xanh methylen và thử hoạt tính kháng khuẩn trên vi khuẩn escherichia coli (EC).

Quy trình điều chế theo phương pháp đồng kết tủa được mô tả theo sơ đồ khối ở hình 2.6.

[image: image44.wmf]¯


Hình 2.6: Quy trình điều chế xúc tác Ag/Al​2O3 theo phương pháp đồng kết tủa.

2.4. Tổng hợp xúc tác Ag/Al2O3  theo phương pháp sol-gel [19], [21].
Theo phương pháp sol-gel. Chất đầu được sử dụng là nhôm tri- isopropylat (C9H21AlO3) và AgNO3.

Để khảo sát ảnh hưởng của lượng bạc đến đặc trưng và khả năng xúc tác của vật liệu, chúng tôi thêm một lượng xác định dung dịch AgNO35% vào sol Al(OH)3 thu được từ sự thủy phân nhôm tri-isopropylat trong nước. Lượng dung dịch AgNO3 thêm vào được tính trước để có tỷ lệ Ag/Al khảo sát. Cho dung môi bay hơi thu được gel. Nung ở 400oC để phân hủy gel gồm AgNO3 và Al(OH)3 để thu được vật liệu Ag/Al2O3. Cách tiến hành cụ thể như sau:

Hòa tan 2 gam nhôm tri-isopropylat (C9H21AlO3) vào trong 20 ml nước cất, nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HNO3 đặc, và đem khuấy lên máy khuấy từ, sản phẩm thu được là nhôm hidroxit ở dạng sol. 
Nhỏ từ từ lượng dung dịch AgNO3 5% (2ml, 3ml, 4ml) vào hỗn hợp sol này, sau một ngày khuấy lượng dung môi bay hết, thu được sản phẩm còn lại ở dạng gel. Hỗn hợp gel này được đem sấy ở 110oC trong suốt 24 giờ, sau đó đem nung ở 400oC trong 6 giờ đồng hồ thu được sản phẩm Ag/Al2O3.
Các phương trình phản ứng:

Al[O(C3H7)]3 + 3H2O 
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 +  3C3H7OH
(1)
                      2AgNO3 
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     2Al(OH)3   
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Al2O3 
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  +   3H2O    
(3)

Sản phẩm Ag/Al2O3 cuối cùng được đem đi chụp phổ XRD để xác định thành phần pha, chụp ảnh SEM, ảnh TEM để xác định cấu trúc bề mặt, kích thước hạt, thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng phân huỷ H2O2, thử hoạt tính làm mất nàu của xanh methylen và thử hoạt tính kháng khuẩn trên vi khuẩn escherichia coli (EC). 
Quy trình điều chế theo phương pháp sol-gel được mô tả theo sơ đồ khối ở hình 2.7.
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Hình 2.7: Quy trình điều chế xúc tác Ag/Al​2O3 theo phương pháp sol-gel.
2.5. Tổng hợp xúc tác Ag/Al2O3  theo phương pháp tẩm [19], [27].

Phương pháp tẩm cũng được sử dụng các nguyên liệu đầu là AgNO3 và nhôm tri-isopropilat, nhưng từ sol Al(OH)3 thu được chúng tôi cho dung môi bay hơi trước để tạo thành gel Al(OH)3, sau đó mới tẩm dung dịch AgNO3 với lượng khác nhau lên gel rồi nung ở 400oC để thu sản phẩm. 

Cách tiến hanhi cụ thể như sau:
Hòa tan 2,0 gam nhôm tri-isopropylat C9H21AlO3 (M = 204,25 gam/mol) cho vào trong 20 ml nước cất, nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HNO3 đặc, và đem khuấy lên máy khuấy từ, sản phẩm thu được là nhôm hidroxit ở dạng sol, tiếp tục khuấy 24 giờ lượng dung môi bay hết ta thu được sản phẩm còn lại ở dạng gel. Lúc này tẩm dung dịch AgNO3 lên gel thu được bằng cách thêm từ từ một lượng nhỏ dung dịch AgNO3 5% vào và đem sấy ở 100oC trong 12 giờ, sau đó đem nung hỗng hợp ở 500oC trong 6 giờ thu được sản phẩm là xúc tác Ag/Al2O3. 

Các phương trình phản ứng:

Al[O(C3H7)]3 + 3H2O 
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 +  3C3H7OH
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                      2AgNO3 
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     2Al(OH)3   
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  +   3H2O    
(3)

Sản phẩm Ag/Al2O3 cuối cùng được đem đi chụp phổ XRD để xác định thành phần pha, chụp ảnh SEM, ảnh TEM để xác định cấu trúc bề mặt, kích thước hạt, thử hoạt tính xúc tác bằng phản ứng phân huỷ H2O2, thử hoạt tính làm mất màu của xanh methylen và thử hoạt tính kháng khuẩn trên vi khuẩn escherichia coli (EC). 

Quy trình điều chế theo phương pháp tẩm được mô tả theo sơ đồ khối ở hình 2.8.
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Hình 2.8: Quy trình  điều chế xúc tác Ag/Al​2O3 theo phương pháp tẩm.

2.6. Nghiên cứu vật liệu bằng các phương pháp vật lý.
2.6.1. Ghi giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) [5], [20].
Các sản phẩm Ag/Al2O3 thu được được từ các quá trình điều chế khác nhau được phân tích bằng phương pháp nhiễu xạ tia X trên máy D8ADVANCE (Brucker, Đức) tại phòng thí nghiệm Hóa Vật liệu, Khoa Hoá học, Trường ĐHKHT- ĐHQGHN với anot bằng Cu, nhiệt độ ghi phổ ở 25oC, góc quay 2θ từ 30o đến 70o, với tốc độ 0,03o/step để xác định cấu trúc tinh thể, thành phần pha và kích thước trung bình của các hạt Ag trên nề Al2O3.
Kích thước hạt trung bình được tính theo công thức Sherrer:
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: là kích thước trung bình của hạt, nm.
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: là bước sóng của tia X, 
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 = 0,15405 nm.
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: là độ rộng của pic tại nửa độ cao của píc cực đại, rad.
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: là góc Bragg của pic tương ứng, độ.
 2.6.2. Kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ tán xạ năng lượng EDS [20]. 
 Các mẫu được chụp ảnh SEM và phổ tán xạ năng lượng EDS bằng kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscope – SEM) JMS 5410 của hãng Jeol (Nhật Bản) tại phòng thí nghiệm của Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mẫu được đo ở dạng bột.
2.6.3. Chụp ảnh TEM.

Để xác định hình dạng và kích thước một cách chính xác của sản phẩm tổng hợp được, chúng tôi chụp ảnh TEM của một số mẫu đại diện trên hệ thống máy JEM 1010/100 kV, độ phân giải 2Ao  tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

  Mẫu được chuẩn bị bằng cách: hoà tan dạng bột vào nước sau đó nhỏ 1 giọt dung dịch vừa thu được lên lưới đồng (khoảng 300 mắt lưới nhỏ) có phủ một lớp C- Colođion và để khô mẫu ở nhiệt độ phòng.

2.7. Thử hoạt tính xúc tác [26].
Tiến hành thử xúc tác của sản phẩm qua phản ứng phân hủy H2O2. Phản ứng này xảy ra ngay cả ở điều kiện không có xúc tác nhưng tốc độ chậm. Để tăng tốc độ của phản ứng này người ta thường dùng các oxit kim loại nặng làm xúc tác, đặc biệt là MnO2, Cr2O3, I-, CuO... 
Cân chính xác trên cân phân tích 0,002 gam xúc tác Ag/Al2O3 và cho vào một nhánh của ống nghiệm hai nhánh đã được làm sạch và khô. Dùng pipet hút 2,00 ml dung dịch H2O2 3% rồi cho vào nhánh còn lại. Hạ ống 2 xuống và nâng ống 3 lên để mức nước trong ống 3 dâng lên đến gần đầy, để bộ đo thể tích khí có khả năng đo được tối đa khoảng 30 ml khí O2 thoát ra [10]. 
[image: image29.jpg]
Hình 2.9: Bộ dụng cụ dùng để xác định hoạt tính xúc tác phản ứng phân hủy H2O2.

Lắp ống nghiệm hai nhánh vào hệ thống. Kiểm tra độ kín của hệ thống bằng cách hạ ống 3 xuống 15 - 20 cm. Nếu mức nước trong ống 2 chỉ hạ xuống một chút rồi giữ nguyên không thay đổi thì chứng tỏ hệ thống đã kín. Nếu mực nước trong ống 2 hạ xuống một cách liên tục không dừng lại, chứng tỏ hệ thống đã bị hở, thì phải kiểm tra và sửa chữa lại các mối nối. Chỉ khi chắc chắn hệ thống đã kín hoàn toàn thì mới bắt đầu tiến hành thí nghiệm.
Thăng bằng mực nước ở các ống 2 và 3, ghi mực nước ở ống 2 khi thăng bằng (V1). Nghiêng ống nghiệm hai nhánh cho dung dịch H2O2 chảy hết sang nhánh chứa Ag/Al2O3, lắc đều. Bỏ qua 10 phút đầu, đến phút thứ 11 bắt đầu ghi sự thay đổi mức nước trong ống. Sau 15 phút thì dừng, ngâm  ống nghiệm hai nhánh vào cốc nước nóng để H2O2 phân huỷ hết. Khi thể tích O2 không tăng thêm nữa thì bỏ cốc nước nóng ra để nguội hệ thống về nhiệt độ phòng, thăng bằng mực nước hai ống nhiệm thu được V∞. Từ các kết quả thu được, vẽ được đồ thị và tính được hằng số tốc độ phản ứng.

Phương trình phản ứng:    
H2O2         
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Hằng số tốc độ của phản ứng bậc 1 được xác định bằng biểu thức:
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Trong đó     C0: nồng độ ban đầu của dung dịch H2O2;



C: nồng độ dung dịch H2O2 tại thời điểm phản ứng;



x: nồng độ dung dịch H2O2 đã bị phân hủy;

V∞ :  Thể tích oxi cực đại (ml);
                     Vt :  Thể tích oxi ở thời điểm t (ml);
                      k :   Hằng số tốc độ (s-1);
                     t:   Thời gian phản ứng (s).
2.8. Thử hoạt tính xúc tác quang [17].
Như trong phần tổng quan đã đề cập, bạc nano có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, trong đó 2 hướng được quan tâm nghiên cứu nhiều nhất là: khả năng xúc tác của bạc nano và khả năng kháng khuẩn. Mặt khác, thuốc nhuộm và các chất thải công nghiệp thu hút được nhiều sự chú ý vì chúng đều là những hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường mà không dễ bị phân hủy trong tự nhiên. Xanh methylen được coi đại diện cho các phẩm nhuộm hữu cơ [24], [26]. Một số chất xúc tác đã được dùng để làm mất màu hợp chất xanh methylen, hiện nay các công trình khoa học nghiên cứu khả năng xúc tác làm mất màu xanh methylen của bạc nano còn rất ít.
 
Để khảo sát khả năng xúc tác quang của xúc tác Ag/Al2O3, chúng tôi thực hiện theo quy trình sau: 

 
Thêm một lượng xác định xúc tác Ag/Al2O3 vào 250 ml dung dịch xanh methylen 2,5.10-3 g/l.
  
Khuấy hỗn hợp trên dưới đèn sợi đốt 250 W trong vòng 1 giờ.

  
Cứ sau mỗi 10 phút, lấy dung dịch ra để đo độ hấp thụ ánh sáng tại bước sóng 594 nm.

 
Độ chuyển hóa của dung dịch xanh methylen được xác định bởi công thức:
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A0 là độ hấp thụ ban đầu của dung dịch xanh methylen ở bước sóng 594 nm (A0 = 0,059, 
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= 594 nm được quét trên máy Spectrum Peak Pick Report, khoa Hóa - trường ĐHKHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội).

 
A là độ hấp thụ của dung dịch xanh methylen tại thời điểm lấy mẫu ở bước sóng 594 nm. 
Thực hiện quy trình với các mẫu xúc tác được điều chế ở các điều kiện khác nhau về nhiệt độ nung, tỷ lệ Ag/Al2O3 khác nhau. 

2.9. Thử hoạt tính kháng khuẩn.
Các mẫu Ag/Al2O3 và Al2O3 tinh khiết (mẫu trắng) được thử hoạt tính kháng khuẩn với chủng khuẩn Escherichia coli ATCC 25922. Các thí nghiệm thử hoạt tính kháng khuẩn được thực hiện tại phòng thí nghiệm bộ môn Vi sinh và Sinh học - trường Đại học Dược Hà Nội.

Chuẩn bị dung dịch đệm phốt phát: hòa tan 3,60 gam K2HPO4 và 7,13 gam Na2HPO4, chuyển vào bình định mức 1000 ml, cho nước cất vào đến vạch mức và lắc đều. 
Chuẩn bị môi trường thạch thường: hòa tan 0,30 gam cao thịt và 0,50 gam pepton, 0,50 gam NaCl, chuyển vào bình định mức 1000 ml, cho nước cất vào đến vạch mức và lắc đều. 

Cách tiến hành:

 Lấy 60ml dung dịch đệm phốt phát cho vào bình nón 500 ml, sau đó cho vào thanh trùng ở 1210C, áp suất 1atm trong 20 phút. 

 Lấy 10 ml nước cất vào ống nghiệm đã nuôi cấy vi khuẩn 24 giờ để tạo hỗn dịch vi khuẩn. Lấy 1 ml hỗn dịch vi khuẩn cho vào các bình đựng dung dịch đệm phốt phát đã diệt trùng.

Chuẩn bị mẫu chứng:

 * Mẫu chứng: lấy bình dung dịch đệm đã chuẩn bị không cho mẫu thử vào để làm mẫu chứng.

Chuẩn bị mẫu thử:

* Mẫu thử: cân 0,1 gam  mẫu thử vào bình dung dịch đệm đã chuẩn bị. 

 Cho các bình này vào lắc trên máy lắc Taitec Bio-Shaker BR 300Lf3, lắc 140 vßng/phót ở 370C trong 24 giờ. 
Môi trường thạch thường được thanh trùng ở 1210C, áp suất 1atm trong 20 phút sau đó được đổ vào các hộp petri vô trùng.

  Lấy 0,05 ml hỗn dịch đã pha loãng ở các nồng độ 10-3; 10-5; 10-7 cho vào các hộp petri đã có thạch thường và trang đều. Để các hộp này vào trong tủ điều nhiệt ở 370C. Sau 24h lấy ra kiểm tra số khuẩn lạc phát triển trên hộp.

* Đánh giá kết quả dựa vào số khuẩn lạc phát triển trên hộp theo công thức:
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 :  Số khuẩn lạc trung bình 

                    D
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 : Số khuẩn lạc hộp thứ i.

                    S : Độ lệch thực nghiệm chuẩn cã hiệu chỉnh.

                    n : số thÝ nghiệm làm song song.
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